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                                        Trường tiểu học Tiểu học Lê Lợi
A- Các chỉ tiêu  về học tập của học sinh:

I. Phát triển số lượng:

	Khối


	Số lớp
	TSHS
	Nữ
	 Học sinh 
Học sinh 2 buổi/ ngày
	Học sinh khuyết tật
	Tỷ lệ H/S hoàn thành CT lớp học
	Dự kiến Tỷ lệ H/S chưa hoàn thành CT lớp học

	
	
	
	
	
	Tổng số
	Số HS có hồ sơ KT
	
	

	
	
	
	
	Số lớp
	Số HS
	 HS ăn bán trú

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Số lớp
	Số HS
	
	
	
	

	1
	8
	453
	204
	8
	453
	8
	437
	4
	4
	453
	0

	2
	10
	583
	264
	10
	583
	10
	565
	1
	1
	583
	0

	3
	8
	481
	224
	8
	481
	8
	461
	0
	0
	481
	0

	4
	8
	433
	203
	8
	433
	8
	397
	0
	0
	433
	0

	5
	8
	428
	198
	8
	428
	8
	397
	2
	2
	428
	0

	Tổng
	42
	2378
	1093
	42
	2378
	42
	2257
	7
	7
	2378
	0


* Lớp học tình thương: Số lớp: 0       Số học sinh: 0
* Tổng số học sinh là con thương binh, con liệt sỹ: 2 (TB 1, LS 1)
* Tổng số học sinh có sổ hộ nghèo:  6       ; cận nghèo: 4
* Tổng số học sinh là con dân tộc:   16      ;  Nữ: 2
II. Chất lượng giáo dục:
	1. Đánh giá kết quả học tập các môn học:  
TT

Môn học

TS HS được đánh giá

Hoàn thành Tốt

Hoàn thành

Chưa hoàn thành

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

1

Tiếng Việt

2371
1709
72.1

662

27.9

 0
0

2

Toán

2371
1849
78.0

522

22.0

 0
0

3

Đạo đức

2371
1973
83.2

398

16.8

 0
0

4

Tự nhiên và Xã hội

1511

1173
49.5

339

14.3

 0
0

5

Khoa học

859

731
30.8

129

5.4

 0
0

6

Lịch sử và Địa lý

859

715
30.1

145

6.1

 0

0

7

Âm nhạc

2371
1168
49.2

1203

50.8

 0

0

8

Mĩ thuật

2371
1181
49.8

1190

50.2

 0

0

9

Kỹ thuật, Thủ công

2371
1775
74.9

596

25.1

 0

0

10

Thể dục

2371
1362
57.4

1009

42.6

 0

0

11

Ngoại ngữ

1340

780
58.3
560

41.7
 0

0

12

Tin học

1340

747
55.8
593

44.2
 0

0




2.2. Đánh giá về Phẩm chất:

	Khối
	TS HS 
được đánh giá
	Chăm học, chăm làm
	Tự tin, trách nhiệm

	
	
	Tốt
	Đạt
	Cần cố gắng
	Tốt
	Đạt
	Cần cố gắng

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1
	449
	438
	97.6
	11
	2.4
	0
	0
	438
	97.6
	11
	2.4
	0
	0

	2
	582
	553
	95.0
	28
	4.8
	0
	0
	508
	87.3
	74
	12.7
	0
	0

	3
	481
	450
	93.6
	31
	6.4
	0
	0,9
	444
	92.3
	37
	7.7
	0
	0


	4
	433
	370
	85.5
	63
	14.5
	0
	0
	353
	81.5
	80
	18.5
	0
	0

	5
	426
	386
	90.6
	40
	9.4
	0
	0
	361
	84.7
	65
	15.3
	0
	0

	Tổng 
	2371
	2197
	92.7
	173
	7.3
	0
	0
	2104
	88.7
	267
	11.3
	0
	0


	Khối
	TS HS 
được đánh giá
	Trung thực, kỉ luật
	Đoàn kết, yêu thương

	
	
	Tốt
	Đạt
	Cần cố gắng
	Tốt
	Đạt
	Cần cố gắng

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1
	449
	438
	97.6
	11
	2.4
	0
	0
	438
	97.6
	11
	2.4
	0
	0

	2
	582
	561
	96.4
	28
	4.8
	0
	0
	563
	96.7
	19
	3.3
	0
	0

	3
	481
	468
	97.3
	31
	6.4
	0
	0
	473
	98.3
	8
	1.7
	0
	0

	4
	433
	417
	96.3
	63
	14.5
	0
	0
	424
	97.9
	9
	2.1
	0
	0

	5
	426
	392
	92.0
	40
	9.4
	0
	0
	395
	92.7
	31
	7.3
	0
	0

	Tổng 
	2371
	2276
	96.0
	173
	7.3
	0
	0
	2293
	96.7
	78
	3.3
	0
	0


3. Đánh giá về Năng lực:

	Khối
	TS HS được 
đánh giá
	Tự phục vụ, tự quản
	Hợp tác
	Tự học và giải quyết vấn đề

	
	
	Tốt
	Đạt
	Cần cố gắng
	Tốt
	Đạt
	Cần cố gắng
	Tốt
	Đạt
	Cần cố gắng

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1
	449
	438
	97.6
	11
	2.4
	0
	0
	438
	97.6
	11
	2.4
	0
	0
	438
	97.6
	11
	2.4
	0
	0

	2
	582
	505
	86.8
	77
	13.2
	0
	0
	559
	96.0
	22
	3.8
	0
	0
	523
	89.9
	59
	10.1
	0
	0

	3
	481
	458
	95.2
	23
	4.8
	0
	0
	458
	95.2
	23
	4.8
	0
	0
	445
	92.5
	36
	7.5
	0
	0

	4
	433
	429
	99.1
	4
	0.9
	0
	0
	373
	86.1
	60
	13.9
	0
	0
	370
	85.5
	63
	14.5
	0
	0

	5
	426
	394
	92.5
	32
	7.5
	0
	0
	393
	92.3
	33
	7.7
	0
	0
	386
	90.6
	40
	9.4
	0
	0

	Tổng 
	2371
	2224
	93.8
	147
	6.2
	 0
	 0
	2221
	93.7
	149
	6.3
	 0
	 0
	2162
	91.2
	209
	8.8
	0
	 0


4. Khen thưởng học sinh: 

	Khối lớp
	TS số 
	HT XS nhiệm vụ học tập

	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ

	Khối 1
	449
	156
	34,7%

	Khối 2
	582
	175
	30,1%

	Khối 3
	481
	145
	30,1%

	Khối 4
	433
	130
	30%

	Khối 5
	426
	130
	30,5%

	Tổng chung
	2371
	736
	31%


5/ Kết quả các kỳ thi, giao lưu và một số hoạt động khác:
	Xếp loại
	Khối

	
	Khối 1
	Khối 2
	Khối 3 
	Khối 4
	Khối 5

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	HS  lớp 5 đạt giải OLIMPIC Tiếng Anh cấp quận.
	
	
	
	
	
	
	
	
	30
	7

	HS  lớp 5 đạt giải OLIMPIC Tiếng Anh cấp TP
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	0,7

	Chi đội mạnh
	
	
	
	
	
	
	8
	100
	8
	100

	Lớp học thân thiện, học sinh tích cực
	8
	100
	10
	100
	8
	100
	8
	100
	8
	100

	Lớp vở sạch chữ đẹp
	8
	100
	10
	100
	8
	100
	8
	100
	8
	100


III. Các công tác khác:

1. Công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ:

· Tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1:  329  ; đạt tỷ lệ: 100%
· Tỷ lệ trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học: số lượng: 332 ;  đạt: 100%
· Tỷ lệ trẻ 14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học: số lượng:       ; đạt: 100%
· Đăng ký hoàn thành PCGD tiểu học mức độ: 3
· Đăng ký đạt chuẩn Xóa mù chữ mức độ: 2
2. Công tác bán trú:
2.1. Tên đơn vị cung ứng, địa chỉ đơn vị cung ứng xuất ăn bán trú:
       - Nhà trường hợp đồng với Công ty TNHH chế biến xuất ăn Hoa Sữa
          Địa chỉ: Số 34 LK10, Khu ĐT Văn Phú, P. Phú La, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội.

        - Số tiền ăn/ngày/học sinh:  25 000®/1ngµy/2b÷a/HS.

         - Tổ chức tốt công tác bán trú trong nhà trường. Chuẩn bị tốt mọi điều kiện về CSVC, nhân lực phục vụ cho công tác bán trú. 
       - Đảm bảo tốt công tác giữ  vệ sinh an toàn thực phẩm thường xuyên được duy trì và thực hiện tốt, đặc biệt chú trọng vệ sinh trường lớp, vệ sinh học đường, phòng chống các dịch bệnh. 

        - Có hợp đồng chặt chẽ với các cơ sở cung cấp thực phẩm sạch cho nhà trường và đảm bảo nguồn gốc thực phẩm rõ ràng.

        - Xây dựng thực đơn các bữa ăn đảm bảo đủ chất dinh dưỡng.
2.2. Tên đơn vị và địa chỉ đơn vị cung cấp nước uống tinh khiết:

       - Công ty Nước uống tinh khiết HADOWA
         Địa chỉ: Số 01 - Bà Triệu - Hà Đông - Hà Nội
        - Số tiền nước trên 1 tháng/học sinh:  12 000®/tháng/HS.
3. Phong trào thể dục, thể thao, văn nghệ :

      - Duy trì tốt các hoạt động thể dục thể thao, văn nghệ.

      - Chuẩn bị tốt mọi điều kiện để tham gia đầy đủ các phong trào TDTT, văn nghệ do các cấp tổ chức.

4. Công tác đội :

        - Xây dựng kế hoạch hoạt động của Liên đội, bám sát kế hoạch hoạt động Đội của Hội đồng Đội Quận và của Nhà trường. Đẩy mạnh hoạt động của Liên đội, Chi đội, Sao nhi đồng. Duy trì nếp tự quản, nếp sinh hoạt tập thể, hướng dẫn nâng cao hiệu quả hoạt động của đội Sao đỏ, đội tuyên truyền măng non; lồng ghép giáo dục an toàn giao thông, an ninh quốc phòng, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống xâm hại trẻ em.    
       - Giáo dục cho học sinh có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường.

      - Xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp.
5. Công tác bảo quản và sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học:

       - Thường xuyên kiểm tra, rà soát thực trạng CSVC, trang thiết bị dạy học hiện có và có kế hoạch bổ sung những thiết bị đồ dùng thiếu.

      - Thường xuyên sử dụng có hiệu quả đồ dùng dạy học.

      - Khuyến khích giáo viên làm đồ dùng tự tạo và đảm bảo trong các tiết dạy có đồ dùng dạy học.

          - Nhà trường có sổ theo dõi mượn, trả đồ dùng của cán bộ, giáo viên.

6. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong trường học:

- Đẩy mạnh phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực" .

- Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng an ninh triển khai nội dung "đi học an toàn" nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh trên đường đi học, trong trường và tại các địa điểm tổ chức các hoạt động giáo dục, học tập khác. 

- Triển khai tài liệu hướng dẫn giáo dục kĩ năng sống trong một số môn học và hoạt động giáo dục, dạy đại trà bộ tài liệu "Giáo dục nếp sống văn minh, thanh lịch" cho học sinh. 

7. Công tác vệ sinh trường lớp, phòng chống dịch bệnh theo mùa:

-  Giáo dục cho học sinh  ý thức bảo vệ và giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp.

- Tổ chức tổng vệ sinh trường lớp vào cuối buổi chiều ngày thứ sáu hàng tuần.

- Tăng cường công tác y tế trường học nhằm đảm bảo chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ, phòng chống các dịch bệnh trong nhà trường. 

         - Khuyến khích học sinh rửa tay bằng xà phòng để phòng chống dịch bệnh.

         - Phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh (nếu có) để kịp thời xử lý.

IV. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học:
1/ Tổng số phòng học: 42    trong đó:

      + Số phòng học cấp 4: 0
      + Số phòng học kiên cố: 42

- Thừa: 0
- Thiếu: 0
2/ Tổng số phòng chức năng: 10       trong đó: 

	 + Phòng Ban giám hiệu: 
	Số lượng: 03 ;
	 Diện tích: 71,28 (m2)

	 + Phòng Hội đồng:
	Số lượng: 01;
	Diện tích: 71,28 (m2)

	 + Phòng thư viện: 
	Số lượng: 01;
	Diện tích: 80,28 (m2)

	 + Phòng bộ môn (phòng học vi tính, tiếng Anh): 
	Số lượng: 02;
	Diện tích: 92 (m2)


	  + Phòng y tế: 
	Số lượng: 01;
	Diện tích: 23,76 (m2)

	 + Phòng GD nghệ thuật: 
	Số lượng: 01;
	Diện tích: 75 (m2) 

	 + Phòng thường trực:
	Số lượng: 01;
	Diện tích: 11 (m2)

	 + Phòng Đội: 
	Số lượng: 01;
	Diện tích: 23,76 (m2)

	 + Phòng truyền thống: 
	Số lượng: 01;
	Diện tích: 54 (m2)

	 + Phòng hành chính: 
	Số lượng: 01;
	Diện tích: 23,76 (m2)


- Nhà trường còn thiếu: 1 số phòng chức năng
3/ Số phòng dự kiến xây dựng trong năm:  0   thành tiền: 0
- Số phòng học sửa chữa trong năm: 3 phòng (chống thấm) thành tiền: 45 000 000đ

- Xây dựng khác: cải tạo 03 phòng, gồm:
               + Phòng Đoàn Đội
               + Phòng thiết bị.

               + Phòng hỗ trợ tâm lí cho học sinh

                  Thành tiền: 200.000. 000đ

                  Tổng số tiền là: 245. 000. 000đ

- Đồ dùng dạy học:

+ Tự làm: 55
+ Tự mua: 160        thành tiền: 12 000 000đ  

- Số lượng sách tham khảo, sách giáo khoa, sách giáo viên:

         + Sách giáo khoa: 1683 cuốn;           + Sách tham khảo: 2435 cuốn

         + Sách nghiệp vụ:  805 cuốn;           + Sách truyện quyên góp: 4360 cuốn

       - Xây dựng cảnh quan sư phạm nhà trường: Xanh – Sạch – Đẹp và an toàn
B- Giảng dạy của giáo viên:

I. Hoạt động chuyên môn nghiệp vụ:

	Nội dung
	Khối

	
	Khối 1
	Khối 2
	Khối 3
	Khối 4
	Khối 5

	Số chuyên đề thực hiện/năm
	16
	19
	13
	16
	15

	Số tiết dạy thực nghiệm/năm
	32
	38
	26
	32
	30

	Số GV dùng giáo án cũ có bổ sung
	0
	0
	0
	0
	0

	Số GV dùng giáo án mới
	8
	10
	8
	8
	8

	Số GV đi dự giờ trường khác
	8
	10
	8
	8
	8

	Số GV đi dự giờ quận (huyện) khác
	4
	5
	4
	4
	4

	Số GV đi dự giờ TP (tỉnh) khác
	0
	0
	0
	0
	0


- Số tổ chuyên môn: 6 tổ
- Số buổi sinh hoạt chuyên môn theo tổ: 2 buổi /tháng

- Số buổi sinh hoạt chuyên môn theo khối:
/tháng

- Xếp loại sổ đăng bộ (tốt, khá, TB): Tốt
- Xếp loại sổ phổ cập (tốt, khá, TB): Tốt
II. Đội ngũ: 
1/ Tình hình cán bộ, giáo viên, nhân viên:
	
	Tổng số
	Biên chế hợp đồng
	T.độ lý luận
	Đảng viên
	Trình độ đào tạo
	Cân đối 

	
	TS
	Nữ
	B/chế
	H/đồng
	
	
	Thạc sỹ
	ĐH
	CĐ
	TC
	Thừa
	Thiếu

	-  Quản lý
	3
	2
	3
	0
	3
	3
	0
	3
	0
	0
	0
	0

	- GV V.hóa
	45
	44
	45
	0
	
	21
	1
	31
	10
	3
	0
	5

	- GV C/biệt
	10
	9
	10
	0
	
	
	
	6
	4
	
	
	

	Â.nhạc
	3
	3
	3
	0
	
	1
	
	2
	1
	
	0
	0

	M.thuật
	2
	2
	2
	0
	
	1
	
	
	2
	
	0
	1

	Thể dục
	2
	1
	2
	0
	
	1
	
	1
	1
	
	0
	2

	T.Anh
	2
	2
	2
	0
	1
	2
	
	2
	
	
	0
	0

	Tin học
	1
	1
	1
	0
	
	
	
	1
	
	
	0
	0

	- TPT đội
	1
	1
	1
	0
	
	
	
	
	1
	
	0
	0

	- Nhân viên
	5
	5
	4
	1
	
	
	
	4
	1
	
	
	

	Kế toán
	1
	1
	1
	0
	
	
	
	1
	
	
	0
	0

	Văn thư
	1
	1
	1
	0
	
	1
	
	1
	
	
	0
	1

	Thư viện
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	0
	1

	TBị
	1
	1
	1
	0
	
	1
	
	1
	
	
	0
	0

	Y tế
	1
	1
	1
	0
	
	
	
	1
	
	
	0
	0

	Thủ quỹ
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	0
	0

	- Tổng số
	64
	61
	63
	1
	4
	31
	1
	44
	16
	3
	0
	10


* Tỷ lệ giáo viên/lớp: 1,31
2. Đăng ký xếp loại giáo viên, tính cả giáo viên hợp đồng, GV dự trữ (theo Quyết định số 20/2018/ QĐ-BGD & ĐT, ngày 22/8/2018 Ban hành quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông):

	TS GV
	Tốt
	Khá
	Đạt
	Chưa đạt

	BC
	HĐ
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	55
	0
	20
	36,4
	33
	60
	2
	3,6
	0
	0


3. Đăng ký xếp loại cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên (theo Quyết định số 2506-QĐ/QU, ngày 8/6/2018 của Quận ủy Hà Đông về việc QĐ ban hành Quy định khung tiêu chí đánh giá hàng tháng đối với cán bộ, công chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị quận Hà Đông: 
	TS cán bộ quản lý, GV, nhân viên
	HT XS
(A)
	HT Tốt

 (B)
	Hoàn thành nhiệm vụ (C)
	Không hoàn thành nhiệm vụ (D)

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Cán bộ quản lý
	3
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Giáo viên
	16
	29,1
	39
	70,9
	0
	0
	0
	0

	Nhân viên
	1
	20
	4
	80
	0
	0
	0
	0


4. Đăng ký xếp loại cán bộ quản lý ( theo Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 Thông tư về Ban Hành quy định chuẩn Hiệu trưởng cơ sở Giáo dục phổ thông).
	Cán bộ quản lý
	Tốt
	Khá
	Đạt

	Hiệu trưởng
	1
	0
	0

	Phó hiệu trưởng
	2
	0
	0


III. Đăng ký danh hiệu thi đua:
	1. Đối với  tập thể 
	

	Đơn vị nhà trường
	Đăng ký danh hiệu thi đua: Tập thể Lao động xuất sắc

	1. Đối với cá nhân 
	

	- Giáo viên dạy giỏi các cấp 
	 + Cấp trường: SL: 48, tỷ lệ: 75%;

 + Cấp quận: SL: 2, tỷ lệ: 3,1%; 

 + Cấp TP: SL: 1   , tỷ lệ: 1.6%

	- Lao động Tiên tiến:  
	SL: 64, tỷ lệ: 100 %

	- Chiến sỹ thi đua Cấp cơ sở:
	SL: 10, tỷ lệ: 15,6 %

	- Chiến sỹ thi đua Cấp TP:
	SL:......., tỷ lệ: ......%

	- Để nghị khen cao: 
                            + Tập thể:
	

	                            + Cá nhân:
	


IV. Công tác kiểm tra:

- Kiểm tra toàn diện: 18  giáo viên, nhân viên  29,5 %

- Kiểm tra thực hiện quy chế chấm chữa:  52 giáo viên    - 100%

- Kiểm tra giáo án, hồ sơ, sổ sách: 52 giáo viên       - 100 %;  6 lần/năm

- Dự giờ của hiệu trưởng: 52 giáo viên                    - 100 %;   50 tiết

- Dự giờ của hiệu phó chuyên môn: 52 giáo viên    - 100 %;   70 tiết

- Dự giờ của hiệu phó cơ sở vật chất: 52 giáo viên  - 100%;     50 tiết
V/ Công tác xã hội hoá giáo dục:
1. Các khoản thu xã hội hóa (ghi rõ các khoản thu nếu có):
      - Thực hiện theo Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và đào tạo  quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
2/ Đăng ký tổ chức các câu lạc bộ ngoài giờ chính khóa: 

           Đăng ký tổ chức câu lạc bộ ngoài giờ chính khóa tổ chức trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện của PHHS, tổ chức các môn: 


- Thể dục Võ thuật

+  Đơn vị liên kết:  Công ty TNHH đào tạo phát triển giáo dục thể chất Việt
     -  Học tiếng Anh trên nền kiến thức toán
+ Đơn vị liên kết: Trung tâm Anh ngữ Việt Úc 
3/ Đăng ký triển khai dạy làm quen và bổ trợ Tiếng Anh cho học sinh: 
( ghi rõ khối lớp sẽ triển khai, hình thức triển khai, tên trung tâm liên kết giảng dạy, chương trình và tài liệu giảng dạy):

           - Triển khai từ khối 1 đến khối 5.


- Hình thức triển khai: Theo sự thỏa thuận với phụ huynh tự đăng ký trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện, không ép buộc.


- Trung tâm liên kết giảng dạy: SMART HORIZON


- Chương trình và tài liệu giảng dạy:


+ Đối với Lớp 1, lớp 2:



Lớp 1: Smart Start 1



Lớp 2: Smart Start 2

+ Lớp 3, lớp 4, lớp 5: 
Tài liệu bổ trợ Tiếng Anh 3, 4, 5 là bộ Tài liệu do Trung tâm ngoại ngữ SMART HORIZON thuộc Công ty cổ phần AN NA biên soạn, nhằm giúp các

em học sinh ôn luyện, củng cố, nâng cao các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết theo nội dung của sách Tiếng Anh 3, 4 , 5 – bộ sách đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn, thẩm định và ban hành, có bổ sung thêm một số từ vựng, mẫu câu thông thường có trình độ tương đương.
Tài liệu bổ trợ thiết kế theo các dạng bài kiểm tra, đánh giá các kỹ năng

nghe, nói, đọc viết phù  hợp với yêu cầu của chương trình thí điểm Tiếng Anh tiểu học, ban hành theo quyết định số 3221/ BGDĐT ngày 12/09/2010, nhằm hỗ trợ cho giáo viên thiết kế bài kiểm tra đánh giá trình độ ngôn ngữ của học sinh theo hướng dẫn của công văn số 8225/BGDĐT-GDTH ngày 30/11/2012 và công văn số 3032/BGDĐT-GDTH ngày 09/05/2013 về việc kiểm tra, đánh giá môn Tiếng Anh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng tới việc giúp học sinh đạt các yêu cầu của Chuẩn năng lực ngôn ngữ chung Châu Âu về tiếng Anh (trình độ A1).
VI/ Triển khai phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực:

      - Tiếp tục triển khai Chỉ thị 40/2008/CT-BGD&ĐT ngày 22/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát động và chỉ đạo phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” gắn với cuộc vận động “Xây dựng Nhà trường văn hoá, Nhà giáo mẫu mực, Học sinh thanh lịch”, chú trọng các hoạt động:

+ Xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, đủ nhà vệ sinh sạch sẽ cho giáo viên và học sinh.

+ Tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh thông qua các môn học và các hoạt động giáo dục nhằm hình thành thái độ tự trọng, tự tin vào bản thân và có trách nhiệm với hành động của mình. Nhà trưòng chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng trong giáo dục đạo đức và rốn kỹ năng sồng cho học sinh, xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá trong và ngoài nhà trường.

+ Thực hiện tốt việc giảng dạy bộ tài liệu “giáo dục nếp sống thanh lịch - văn minh cho học sinh Hà Nội”.
* Đăng ký xếp loại trường học thân thiện, học sinh tích cực ( thực hiện theo nội dung công văn số 399/GD&ĐT, ngày 7/6/2010 về việc hướng dẫn đánh giá kết quả phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực):
- Tổng số điểm: 98                        Xếp loại: Tốt
VII/ Đăng ký thư viện đạt chuẩn, thư viện Tiên tiến:
	x


- TS điểm : 86                         Đạt                                          Không đạt    
VIII/ Đăng ký cam kết nhà trường không có đơn thư vượt cấp:
· Đăng ký cam kết: Không có đơn thư vượt cấp   
 IX/ Đăng ký cam kết không có học sinh bỏ học: 

· Đăng ký cam kết: Không có học sinh bỏ học.
X/ Đăng ký cam kết không có giáo viên vi phạm Thông tư 17/TT-BGD&ĐT về quy định dạy thêm, học thêm của Bộ Giáo dục và Đào tạo: 

     - Đăng ký cam kết: 100%  giáo viên không vi phạm Thông tư 17/TT-BGD&ĐT về quy định tổ chức dạy thêm, học thêm.
 XI/ Đăng ký cam kết xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích (theo quyết định số 4458/QĐ-BGD-ĐT ngày 22/8/2007 của Bộ GD & ĐT về việc Quy định xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích):

Đăng ký cam kết xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích. 

                     Đạt                                          Không đạt    
XII/ Đăng ký phấn đấu xây dựng mới trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia và công nhận lại (mức độ đạt):
Đăng ký phấn đấu công nhận lại: Mức độ 1

XIII/ Đăng ký công tác tự kiểm định chất lượng và đánh giá ngoài 
    - Đăng ký công tác tự kiểm định chất lượng và đánh giá ngoài (mức độ đạt): II
Hà Đông, ngày 10 tháng 9 năm 2019  
	Chủ tịch Công đoàn

              (Đã kí)

Lê Thị Hòa 
	Hiệu trưởng

                      (Đã kí)

Trịnh Văn Kỳ


XÉT DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Phòng GD&ĐT quận Hà Đông …………nhất trí………..  với nội dung, kế hoạch thực hiện  nhiệm vụ năm học  2019- 2020  của nhà trường.








       Ngày  16  tháng  9  năm  2019
Cán bộ phụ trách Tiểu học


   KT.  TRƯỞNG PHÒNG 

                                                                                      PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
                                                                                                    (Đã kí)

                                                         

       Bạch Ngọc Lợi
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